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Những sự kiện quan trọng 

♦Ngày 02/02/1991 Tổng Giám đốc Liên hiệp Hàng hải Việt Nam ra Quyết định số 
45/QĐ/TCCB về việc thành lập Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài - đơn vị 
hạch toán phụ thuộc trực thuộc Văn phòng Liên hiệp Hàng hải Việt Nam. 

♦Ngày 29/04/1992 Tổng Giám đốc Liên hiệp Hàng hải Việt Nam ra Quyết định số 
253/QĐ-TCCB về việc chuyển Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài  thành một 
doanh nghiệp có đầy đủ tư cách pháp nhân trực thuộc Liên hiệp Hàng hải Việt Nam.  

♦Ngày 29/06/1993 Bộ trưởng Bộ Giao thông thông vận tải ra Quyết định số 
1296/QĐ/TCCB-LĐ về việc thành lập Doanh nghiệp Nhà nước : Công ty Hợp tác lao 
động với nước ngoài trực thuộc Cục Hàng hải Việt nam với số vốn kinh doanh 
239.000.000 đồng. 

♦Ngày 19/05/1998 thực hiện chỉ thị số 20/1998/CT-TTg ngày 21/04/1998 của Thủ 
tướng Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp Nhà nước và công 
văn số 349/TCTL ngày 06/05/1998 của Tổng công ty Hàng hải hải Việt Nam về việc 
đánh giá phân loại, sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, toàn thể cán bộ chủ chốt của 
Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài đY họp và thống nhất ký tên đề nghị Tổng 
công ty Hàng hải Việt Nam cho phép được cổ phần  hoá 100% công ty. 

♦Ngày 07/01/1999 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ra Quyết định số 77/1999/QĐ-
BGTVT về việc chuyển Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài – doanh nghiệp 
thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thành Công ty cổ phần. 

♦Ngày 13/03/1999 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Hợp 
tác lao động với nước ngoài, Đại hội đY bầu ra Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên 
do ông Nguyễn Xuân Hò nguyên Giám đốc công ty Hợp tác lao động với nước ngoài 
làm Chủ tịch, Ban kiểm soát công ty gồm 03 thành viên; Đại hội đY thông qua Điều 
lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty  và phương án sản xuất kinh doanh của Công ty 
trong những năm 1999 – 2001. 

Khi thành lập, vốn điều lệ của công ty là 3.500.000.000đ,  trong đó phần vốn Nhà 
nước do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam làm đại diện sở hữu chiếm tỷ lệ 30% vốn 
điều lệ. 
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 ♦Ngày 24/03/1999 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hải Phòng Giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh số 055574  cho Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài. 

♦Tháng 8 năm 2004 vốn điều lệ công ty được tăng lên 6.000.000.000đ , trong đó 
chia cổ tức thưởng cho cổ đồng hiện hữu 1.500.000.000đ và phát hành chào bán cho 
cổ đông hiện hữu 1.000.000.000đ với giá chào bán 15.000đ/cổ phần. 

♦Ngày 16/12/2005 Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp Giấy 
chứng nhận Đăng ký giao dịch cổ phiếu số 09/TTGDHN-ĐKGD cho công ty và 
ngày 26/12/2005, cổ phiếu của công ty đY tiến hành giao dịch phiên đầu tiên tại 
Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mY chứng khoán là ILC.  

♦Ngày 13 tháng 01 năm 2007, Công ty khánh thành và đưa vào sử dụng toà nhà 5 
tầng trên diện tích đất 250m2 tại số 4 Nguyễn TrYi , quận Ngô Quyền, TP.Hải 
Phòng. Toà nhà vừa được làm trụ sở chính của Công ty vừa được công ty sử dụng để 
cho thuê văn phòng làm việc, làm tăng thêm doanh thu và lợi nhuận hàng năm của 
Công ty.   

♦Ngày 19/03/2007 công ty đY trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10/9 (cổ đông sở 
hữu 10 cổ phần được nhận 9 cổ phần) với tổng số cổ phần tăng thêm : 539.082 cổ 
phần, nâng vốn điều lệ công ty lên : 11.390.820.000 đồng.  

♦Ngày 18/9/2007 công ty thực hiện việc chào bán cổ phiếu ra công chúng với số 
cổ phiếu phát hành : 2.907.093 cổ phiếu cho các đối tượng là cổ đông hiện hữu, đối 
tác chiến lược và chào bán đấu giá qua Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 
Kết quả, công ty đY chào bán thành công 2.907.010 cổ phiếu thu được số tiền 
96.491.820.000 đồng, trong đó thặng dư vốn cổ phần là : 67.421.720.000 đồng. 

Ngày 12/11/2007, Hội đồng quản trị công ty đY họp và thống nhất việc chia thưởng 
bằng cổ phiếu cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty qua các 
thời kỳ từ năm 1999 đến 2006 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2007, với số cổ phiếu thưởng là : 27.960 cổ phiếu. 

Như vậy qua các đợt tăng vốn trong năm 2007, vốn điều lệ công ty đến ngày 
31/12/2008 là : 40.740.520.000 đồng tương ứng với 4.074.052 cổ phần, trong đó vốn 
nhà nước chiếm tỷ lệ 24,85% và do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam là đại diện.   

♦Ngày 28/08/2008 tại danh sách chốt cổ đông Công ty của  Trung tâm Lưu ký 
Chứng khoán, lần đầu tiên Công ty có số lượng cổ đông vượt quá con số 1.000, đây 
là mốc đánh dấu công ty thực sự trở thành công ty đại chúng, được sự quan tâm của 
đông đảo các nhà đầu tư, kể cả các nhà đầu tư nước ngoài.  
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Giới thiệu về công ty 

Tên công ty   : Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài 
Tên tiếng Anh : International Labour and Services Stock Company 
Tên giao dịch  : INLACO – HP 
Trụ sở chính  : số 4 Nguyễn TrYi – quận Ngô Quyền – TP.Hải Phòng 
Điện thoại  : 031.3826867/3551652/3826802/ 3826348/3550996 
Fax   : 031.3826838 
Email   : inlacohpg@hn.vnn.vn ; inlacohp@inlacohp.com.vn 
MY số thuế  : 0200344784 
Logo của công ty : 

 

 

 

 

Chi nhánh Công ty tại Hà Nội 

Địa chỉ  : P507, số 4 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Điện thoại/Fax : 04.39334582 
 

Chi nhánh công ty tại PT. Hồ Chí Minh 

Địa chỉ  : số 33 Trịnh Văn Cấn, quận 1, TP.HỒ Chí Minh 
Điện thoại  : 08.39151032/39151034 
Fax   : 08. 39151033 
 

Công ty là : 
 

 Doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Vinalines 
 Thành viên Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam – VSA 
 Thành viên Hiệp hội Đại lý và môi giới hàng hải Việt Nam  - VISABA 
 Thành viên Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam  
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Lĩnh vực kinh doanh 

Giấy phép đăng ký kinh doanh số  055574 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hải 
Phòng cấp ngày 24/03/1999 và qua 2 lần thay đổi, Công ty có các lĩnh vực hoạt động 
chính  như sau : 

� Tổ chức tuyển và đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ cho cán 
bộ công nhân viên đi hợp tác lao động với nước ngoài; 

� Môi giới, đại lý và trực tiếp xuất khẩu lao động; 

� Vận tải biển trong và ngoài nước kết hợp với đào tạo thuyền viên; 

� Đại lý tàu biển, đại lý giao nhận hàng hoá và môi giới hàng hải; 

� Dịch vụ cung ứng tàu biển và sửa chữa nhỏ cho tàu biển trong và ngoài nước; 
� Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, dịch vụ ăn uống; 
� Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng 

hoặc đi thuê. 
 
Ngoài ra công ty còn được Bộ Lao động - Thương binh và XY Hội cấp Giấy phép 

Hoạt động xuất khẩu lao động - Giấy phép số 85/LĐTBXH-GPXKLĐ cấp ngày 25 
tháng 10 năm 2004 và đươc cấp lại bằng “Giấy phép Hoạt động dịch vụ đưa người 
lao động đi làm việc ở nước ngoài” số 81/LĐTBXH-GP ngày 14/03/2008.  

Quá trình phát triển 

Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước là một doanh nghiệp được hình thành 
trên cơ sở cổ phần hoá công ty Hợp tác lao động với nước ngoài , đơn vị  thành viên 
của Tổng công ty Hàng hải Việt nam  theo quyết định số  77/1999/QĐ-BGTVT ngày 
07/01/1999 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc chuyển công ty Hợp tác lao 
động với nước ngoài (INLACO - HP) - doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty 
Hàng hải Việt Nam thành công ty cổ phần   

Qua 10 năm  hoạt động theo mô hình mới, được sự chỉ đạo thường xuyên của Tổng 
công ty Hàng hải Việt Nam , sự giúp đỡ của các cơ quan quản lý nhà nước , sự chia 
xẻ, hợp tác của các bạn hàng, sự ủng hộ và tin tưởng của cổ đông công ty, cùng với 
sự nỗ lực phấn đấu của Hội đồng quản trị , Ban giám đốc và tập thể người lao động,  
công ty đY từng bước phát triển qua từng năm. 

Là một công ty khi cổ phần hoá với số vốn nhỏ bé, cơ sở vật chất kỹ thuật nghèo nàn 
: vốn điều lệ của công ty có 3,50 tỷ đồng; cơ sở vật chất lúc đó chỉ có tàu Phả lại với 
trọng tải 4.375 DWT đY 38 tuổi chỉ khai thác được trên tuyến nội địa và 4 gian nhà 
cấp 4 làm văn phòng công ty tại số 4 Nguyễn TrYi, với 160 cán bộ nhân viên và sĩ 
quan thuyền viên., doanh thu năm đầu tiên chỉ đạt 9,2 tỷ đồng, sau 10 năm đY tăng 
hơn 14 lần , mức độ tăng trưởng bình quân đạt hơn 34%/năm. (xem biểu đồ doanh 
thu và lợi nhuận 1999-2008) 
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Bằng nguồn vốn tích luỹ và sự ủng hộ của các cổ đông,  công ty đY phát triển được 
đội tàu với tổng số trọng tải 33.000DWT, với phạm vi hoạt động khắp châu á. Đội 
ngũ sĩ quan thuyền viên của công ty từng bước trưởng thành , đY được nhiều chủ tàu 
trong và ngoài nước biết đến nay công ty đY có quan hệ cho thuê sĩ quan thuyền viên 
với 9 chủ tàu nước ngoài và 20 chủ tàu trong nước. Thuyền viên của công ty đY có 
mặt ở trên nhiều cảng của châu Phi, châu Mỹ , châu Âu và châu ¸. 

Đối với cổ đông của công ty, công ty luôn duy trì mức trả cổ tức hợp lý trên 
cơ sở của kết quả sản xuất kinh doanh , tỷ lệ trả cổ tức từ 12%/năm trong những năm 
đầu,  từ năm 2001 đến nay công ty duy trì mức trả cổ tức 15%/năm , chưa kể những 
lần cổ đông được nhận cổ tức thưởng.  
 

Qua từng năm phấn đấu cho đến ngày hôm nay công ty cổ phần Hợp tác lao 
động với nước ngoài đY được những thành quả nhất định, ngày càng khẳng định 
được vị thế và uy tín của công ty trên thương trường trong và ngoài nước. Thương 
hiệu INLACO HAIPHONG càng ngày càng được các chủ tàu, các khách hàng  trong 
và ngoài nước biết đến.        
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Một số chỉ tiêu thể hiện mức độ tăng trưởng của công ty 

Giai đoạn 10 năm từ 1999 đến 2008 

Chỉ tiêu Năm 1999 Năm 2009 
Tăng trưởng 

(lần) 

Vốn chủ sở hữu 
Trong đó : Vốn điều lệ 

4.376.341.679 
3.500.000.000 

126.593.600.621 
40.740.520.000 

11,64 
28,93 

Giá trị sổ sách 1 cổ phần 12,503 31,237 2,50 

Tổng giá trị tài sản 
Trong đó : Giá trị TSCĐ 

5.636,692.185 
1.399.907.678 

246.435.080.785 
217.474.295.059 

43,72 
155,35 

Lao động 160 460 2,88 

Doanh thu 9.257.251.087 130.829.088.029 14,13 

Lợi nhuận trước thuế 1.746.721.493 16.535.192.451 9,47 

Số liệu về đội tàu 
- Số lượng tàu 
- Tấn trọng tải DWT 
- Vùng hoạt động 

 
01 

4.375 
Nội địa 

 
05 

33.000 
Châu ¸ 

 
5,00 
7,54 

Định hướng phát triển 

Các mục tiêu chủ yếu của công ty : đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, 
phát triển bền vững nhằm tối đa hoá lợi nhuận trên cơ sở phát huy hết công suất 
cũng như các nguồn lực của công ty 

Chiến lược phát triển chung và dài hạn :  

� Tập trung vào lĩnh vực đào tạo để tạo nguồn sĩ quan thuyền viên đủ tiêu 
chuẩn đáp ứng nhu cầu thuê thuyền viên ngày càng tăng của các chủ tàu 
trong và ngoài nước, phấn đấu trở thành một trong những công ty cho thuê 
“Thuyền viên” hàng đầu của Việt Nam, giũ vững và phát triển thương hiệu 
“INLACO HAIPHONG”. 

� Tiếp tục đầu tư và phát triển đội tàu vận tải biển để nâng cao năng lực vận 
tải của đội tàu cũng như  tăng thêm phương tiện để huấn luyện thực hành 
cho đội ngũ sĩ quan thuyền viên của công ty. 

� Đa dạng hoá hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đặc biệ là 
lĩnhvực xuất khẩu lao động, kết hợp với làm dịch vụ cho thuê văn phòng. 
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II - Báo cáo của Hội đồng quản trị 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Năm 2008 là một năm , thị trường vận tải biển kể cả trong nước và quốc tế gặp rất 
nhiều khó khăn và theo nhận định của nhiều chuyên gia về kinh tế hàng hải những 
sự kiện xẩy ra trong năm 2008 có lẽ chỉ xẩy ra duy nhất một lần trong đời, đó là một 
năm chứng kiến rõ rệt hai chu kỳ : nửa đầu năm phát triển bùng nổ kỷ lục, nửa đầu 
năm sau chứng kiến sự xuống dốc không phanh và dữ dội nhất, giá thuê tàu giảm 
thấp kỷ lục trong một thời gian ngắn. Chỉ số BDI (Baltic Dry Index) , một chỉ số đo 
lường sức khoẻ của thị trường thuê tàu từ lúc đạt kỷ lục 11.793 điểm vào ngày 
20/5/2008 đY giảm đến mức thấp kỷ lục , chỉ còn 663 điểm vào ngày 05/12/2008 do 
sự suy giảm của thị trường  (giảm tới 94,37% so với thời điểm đạt mức cao nhất).ảnh 
hưởng của sự suy thoái kinh tế toàn cầu và các vấn đề về tài chính thương mại đY gữi 
thị trường cước ở mức thấp kỷ lục. 

 
         Nguồn : Bloomberg 

Lĩnh vực xuất khẩu lao động cũng gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn nhân lực có 
trình độ để đáp ứng nhu cầu thị trường và thị trường cung ứng lao động cũng có 
nhiều biến động. Nhưng với tinh thần chủ động, và khai thác tối ưu các nguồn lực 
của công ty, nên công ty vẫn đạt và hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh  
theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008. 

Theo Báo cáo tài chính năm 2008 đY được kiểm toán , tổng tài sản của công ty tại 
thời điểm ngày 31/12/2008 đạt 246,435 tỷ đồng, trong đó giá trị tài sản cố định là : 
201,545 tỷ đồng; nguồn vốn chủ sở hữu đạt 126,593 tỷ đồng, trong đó thặng dư vốn 
cổ phần là : 67,421 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là : 17,496 tỷ đồng. 
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Về kết quả sản xuất kinh doanh , tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh 
năm 2009 đạt 130,829 tỷ đồng bằng 118,93% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế 
đạt 16,535 tỷ đồng bằng 100,21% so với kế hoạch.  

Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 về việc 
thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh bất động sản Inlaco Land và 
phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty, Hội đồng quản trị công ty đY 
thực hiện các bước công việc để tổ chức thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh 
doanh bất động sản Inlaco Land, tuy nhiên do tình hình biến động của thị trường , 
nên chỉ có 344 nhà đầu tư nộp tiền để tham gia vào dự án, với tổng số tiền thu được 
3.465.200.000đ . Việc thu hút vốn của các nhà đầu tư chỉ đạt 17,68% so với số vốn 
cần theo kế hoạch của dự án. Trước diễn biến xấu của thị trường, Hội đồng quản trị 
công ty đY quyết định tạm dừng việc thực hiện dự án và hoàn trả lại tiền cho các nhà 
đầu tư.  

Việc phát hành 203.700 cổ phiếu theo chương trình chọn lọc cho người lao động 
trong công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng chưa thực hiện được 
do tình hình thị trường chứng khoán không thuận lợi. 

Định hướng năm 2009 

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước vẫn tiếp tục bị tác động của khủng 
hoảng tài chính và suy thoái toàn cầu, trong đó ngành vận tải biển là một trong 
những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất, năm 2009 sẽ là một năm đầy thử thách đối 
với ngành vận tải biển nói chung và đối với công ty nói riêng.  

Thời điểm phục hồi của thị trường sẽ không xẩy ra trước khi tình hình tài chính toàn 
cầu ổn định trở lại, điều này dự đoán khó có thể xẩy ra trong năm 2009. Vận tải biển 
giờ đây đang phải trong cảnh đối mặt với muôn vàn khó khăn và các chủ tàu phải 
vận động để tồn tại và khẳng định mình. 

Trong bối cảnh của thực tiễn như vậy, Hội đồng quản trị công ty định hướng một số 
chiến lược phát triển chính của công ty trong thời gian tới như sau : 

Đảm bảo hoạt động ổn định và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra 

Nhằm mang lại lợi ích tối đa cho các cổ đông, INLACO HAIPHONG sẽ  đẩm bảo 
hoạt động ổn định và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đY đề ra, Hội đồng 
quản trị và Ban lYnh đạo công ty sẽ cố gắng và phấn đấu điều hành hoạt động của 
công ty một cách có hiệu quả nhất, trong đó tập trung vào một số giải pháp sau : 

� Quan hệ tốt với các bạn hàng truyền thống, đẩy mạnh các hoạt động khai thác 
thị trường nhằm tăng các nguồn thu nhập của công ty, chống lỗ và suy thoái. 

� Chỉ đạo sát sao, quyết liệt tàu trong quá trình khai thác, quản lý kiểm tra giám 
sát việc sử dụng nhiên liệu, vật tư, hạn chế hao hụt, tiết kiệm chi phí , kiểm 
soát chặt chẽ giá thành vật tư, sửa chữa để loại bỏ các chi phí không cần thiết. 
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� Tăng cường khâu quản lý và tiết kiệm các chi phí của bộ máy văn phòng công 
ty và các chi nhánh. 

� Tiếp tục kiện toàn đội ngũ sĩ quan thuyền viên 

� Tranh thủ thời cơ thị trường suy giảm, giá tàu tương đối hạ để đầu tư phát 
triển đội tàu nhằm nâng cao năng lực vận tải, phương tiện đào tạo thuyền viên 
nhằm tăng khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường vận tải biển và 
xuất khẩu sĩ quan thuyền viên trong các năm tới.  

áp dụng các chuẩn mực quản trị tiên tiến, tăng cường công tác quản lý, quản trị 
doanh nghiệp : 

� Thực hiện tốt Quy chế quản trị công ty áp dụng đối với các công ty niêm yết 
trên thị trường chứng khoán để việc quản lý và quản trị đạt được hiệu quả. 

� Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Hệ thống quản lý an toàn trên Văn 
phòng công ty cũng như trên các tàu để thực hiện tốt Bộ luật ISM code và Bộ 
luật ISPS. 

Thực hiện tốt công tác “Quan hệ cổ đông” 

Trong thời gian qua hình ảnh của công ty đY được một phần bộ phận các nhà đầu tư 
trên thị trường quan tâm, số lượng cổ đông của công ty ngày càng lớn, vì vậy hoạt 
động IR – Quan hệ cổ đông sẽ được Hội đồng quản trị công ty đẩy mạnh nhằm 
truyền tải kịp thời, chính xác các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh và các 
thông tin khác có liên quan đến cổ đông. 

Tăng cường chế độ đQi ngộ và chính sách thu hút người lao động 

Trong bất kỳ điều kiện nào, dù thị trường căntng trưởng hay suy giảm, INLACO 
HAIPHONG luôn quan tâm đến đội ngũ lao động, có chính sách đYi ngộ thích hợp 
để thu hút lực  cán bộ nhân viên, đặc biệt lượng là sĩ quan thuyền viên có trình độ, 
có kinh nghiệm đY làm việc trên các tàu của nước ngoài.  

Thực hiện việc trả lương và thu nhập của người lao động gắn liền với hiệu quả sản 
xuất kinh doanh và theo thị trường.   
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III - Báo cáo của Ban giám đốc 

1. Báo cáo tình hình tài chính 

Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính công ty 

TT Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2007 

1 

1.1 

 
 

1.2 

 
 

2 

2.1 
2.2 

3 

3.1 

 
 

3.2 

 
 

3.3 

 

Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn 

Bố trí cơ cấu tài sản  

Tài sản cố định/Tổng tài sản (%) 
Tài sản lưu động/Tổng tài sản (%)  

Bố trí cơ cấu nguồn vốn 

Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (%) 
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn (%) 

Khả năng thanh toán 

Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (lần) 
Khả năng thanh toán nhanh (lần)  

 Tỷ suất sinh lời 

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 

Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu (%)  
Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu (%) (*)  

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản 

Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản (%)  
Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (%)  

Tỷ suất LN trên nguồn vốn chủ sở hữu 

Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu (%)
  

 

 

88,25 
11,75 

 

47,26 
52,74 

 

0,55 
0.49 

 

 

12,64 
9.10 

 

6,71 
4,83 

 

9,16 

 
 
 
 

62,95 
37,05 

 

53,40 
46,60 

 

1,40 
1,33 

 

 

24,78 
21,31 

 

7,95 
6,84 

 

14,68 

(*) Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009 công ty đY hết thời gian được ưu đYi 
giảm 50% số thuế phải nộp đối với doanh nghiệp niêm yết chứng khoán tại Sở/Trung 
tâm Giao dịch Chứng khoán 

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm 2008 : 31.237đồng/cổ phiếu 

       Nguồn vốn chủ sở hữu – Quỹ KTPL 
Giá trị sổ sách 1 cổ phần     =     ----------------------------------------------------------- 

      Số cổ phần đY phát hành – Cổ phiếu quỹ 
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2. Vốn chủ sở hữu và giá trị cổ phiếu theo sổ sách của công ty trong 10 năm  từ 
1999 đến 2008 (Tại thời điểm 31/12) 

Đơn vị : Đồng  

Năm Vốn chủ sở hữu Số cổ phần  Giá trị cổ phiếu 
theo sổ sách 

1999 4.376.030.988 350.000 12.503 

2000 4.638.667.358 350.000 13.253 

2001 5.311.950.990 350.000 15.177 

2002 5.209.967.651 350.000 14.886 

2003 5.657.592.323 350.000 16.165 

2004 7.700.484.584 598.980 12.856 

2005 8.738.357.500 598.980 14.589 

2006 12.931.549.668 598.980 21.589 

2007 126.034.520.208 4.073.032 30.944 

2008 126.593.600.621 4.052.732 31.237 

3. Những thay đổi về vốn cổ đông 

Trong năm không có sự thay đổi về vốn điều lệ của Công ty. 

Tổng số cổ phiếu theo từng loại vào thời điểm 31/12/2008 : 4.074.052 cổ phiếu 

� Cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng (1) : 3.936.472 cổ phiếu  

� Cổ phiếu phổ thông chuyển nhượng có điều kiện (2): 116.260 cổ phiếu 

� Cổ phiếu quỹ : 21.320 cổ phiếu 

Trái phiếu : công ty không phát hành bất kỳ loại trái phiếu nào. 

Cổ tức : Công ty trả cổ tức của năm 2008 của cổ phiếu phổ thông 02 đợt, trong đó : 

� Đợt 1 : trả 10% (1.000đồng/cổ phiếu) cho tổng số 4.052.732 cổ phiếu với số 
tiền  phải trả là : 4.052.732.000 đồng. 

� Đợt 2 : trả 12% (1.200đồng/cổ phiếu) cho tổng số 4.052.732 cổ phiếu với số 
tiền phải trả là : 4.863.278.400 đồng. 

Tổng 2 đợt công ty trả cổ tức là 22% với tổng số tiền trả cổ tức là : 8.916.010.400đ 
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4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2008 

4.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 

              Đơn vị tính : 1.000đ 

Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ 
(%) 

 Doanh thu 
 - Vận tải & dịch vụ hàng hải 

 - Cho thuê LĐ  

 - Cho thuê văn phòng 

 Lợi nhuận trước thuế 
Lợi nhuận sau thuế 
LYi cơ bản trên cổ phiếu 
Trả lYi cổ tức (đ/cổ phần) 

110.000.000 
105.200.000 

4.500.000 

300.000 

16.500.000 
 
 

1.500 

130.829.029 
125.684.872 

4.682.125 

462.091 
16.535.192 
11.905.339 

2.022 
2,200 

118,93 
119,47 

104,05 

154,03 

100,21 
 
 

146,67 

4.2 Kết quả đầu tư năm 2008 

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty, trong năm 2008 công ty đY 
thực hiện việc đầu tư mua 01 tàu . Kết quả như sau : 

Đầu tư mua tàu 

� Tên tàu    : Inlaco Glory 
� Năm đóng và nước sản xuất : 1984 tại Nhật Bản 
� Loại tàu    : chở hàng khô 
� Trọng tải    : 6.289 DWT 

� Vùng hoạt động   : châu ¸ 
� Ngày nhận tàu   : 07/2008 
� Tổng vốn đầu tư   : 68.546.908.202đ 
� Nguồn vốn đầu tư   : vốn tự có của công ty 

 

 

 

 

 



Công ty cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài 
 

Inlaco Haiphong                    Báo cáo thường niên năm 2008  14 

 

 

Hình ảnh tàu “Inlaco Glory” công ty đã đầu tư 

 

 

Tình hình đội tàu của công ty đến 31/12/2008 như sau : 

Tên tàu Năm 
đóng 

Nơi 
đóng 

Năm 
sử 

dụng 

Trọng 
tải 

(TÊn) 

Vốn đầu tư 
(VN§) 

Khấu hao 
(VN§) 

Giá trị còn 
lại (VNĐ) 

Inlaco 1990 Nhật 8/2002 7.075 39.785.995.046 35.559.917.075 4.226.077.971 

Inlaco 
Summer 

1983 
Đan 
Mạch 8/2007 5.958 14.729.129.753 2.963.294.249 11.765.835.504 

Inlaco 
Spring 

1983 Đan 
Mạch 

9/2007 5.938 14.752.872.399 2.113.710.944 11.984.453.248 

Bright KC 1991 Hàn 
Quốc 

9/2007 7.740 123.662.700.612 18.320.400.096 105.342.300.516 

Inlaco 
Glory 

1984 Nhật 7/2008 6.289 68.546.908.202 3.567.105.284 64.979.802.918 

Tổng cộng 33.000 261.477.606.012 63.179.135.855 198.298.470.157 

Trong đó tàu Inlaco sẽ được  khấu hao hết trong năm 2009.                      

 

MV.Inlaco Glory 
DWT : 6.289T 
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5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 

Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2009, trình Đại hội 
đồng cổ đông thường niên công ty như sau : 

5.1. Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh  

TT Chỉ tiêu cơ bản Đơn vị Kế hoạch 2009 

1 
a 
b 
c 

Doanh thu 
- Vận tải 
- Cho thuê lao động 
- Cho thuê văn phòng 

1.000đ 88.000.000 
84.000.000 
3.600.000 

400.000 

2 Lợi nhuận trước thuế  1.000đ 9.000.000 

3 
a 
b 

Đơn giá tiền lương 
Trả cho CBNV 
Thù lao HĐQT & BKS 

%/Doanh thu 18,00 
17,50 
0,50 

5.2. Kế hoạch đầu tư 

- Đầu tư mua thêm từ  01 đến 02  tàu vận tải đY qua sử dụng. 

5.3. Trả lQi cổ tức năm 2009    :   tối thiểu 12% năm 

 

IV- Báo cáo tài chính 

Báo cáo tài chính năm 2008 của công ty đY được kiểm toán bởi Công ty TNHH 
Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC). 

Báo cáo Tài chính năm 2008 được kiểm toán (bản đầy đủ) sẽ được gửi kèm theo Báo 
cáo Thường niên này. 
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Bảng cân đối kế toán 
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2008 

Đơn vị tính : VNĐ 
 

Tài sản Mã số Thuyết 
minh 

31/12/2008 31/12/2009 

A- Tài sản ngắn hạn 100  27.406.041807 50.867.922.187 

I- Tiền và các khoản tương đương tiền 110 5.1 8.184034.370 38.242.170.400 

1. Tiền 111  2.584.034.370 1.742.170.400 

2. Các khoản tương đương tiền 112  5.600.000.000 36.500.000.000 

III- Các khoản phải thu ngắn hạn 130  12.895.257.404 7.937.268.412 

1. Phải thu khách hàng 131  4.363.400.802 7.137.833.255 

2. Trả trước cho người bán 132  705.405.000 314.192.010 

5. Các khoản phải thu khác 135 5.2 7.826.451.602 485.193.147 

IV- Hàng tồn kho 140 5.3 3.190388.211 2.412.654.915 

1. Hàng tồn kho 141  3.190.388.211 2.412.654.915 

V- Tài sản ngắn hạn khác 150  3.136.361.822 2.275.828.460 

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151  316.520.037 521.539.774 

2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 5.4 749.174.488 191.550.686 

4. Tài sản ngắn hạn khác 158 5.5 2.070.667.297 1.562.738.000 

B- Tài sản dài hạn 200  219.029.038.978 222.191.060.328 

 I  Các khoản phải thu dài hạn 210  37.237.000 37.237.000 

4.  Phải thu dài hạn khác 218  37.237.000 37.237.000 

II- Tài sản cố định 220  217.474.295.059 171.903.823.328 

1. Tài sản cố định hữu hình 221 5.6 201.545.637.896 160.890.812.995 

- Nguyên giá 222  266.359.101.372 205.861.848.402 

- Giá trị hao mòn luỹ kế 223  (64.813.463.476) (44.971.035.407) 

3. Tài sản cố định vô hình 227  - 6.528.588 

- Nguyên giá 228  97.929.100 97.929.100 

- Giá trị hao mòn luỹ kế 229  (97.929.100) (91.400.512) 

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 5.7 15.928.657.163 11.006.481.745 

IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250  250.000.000 50.250.000.000 

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 5.8 250.000.000 250.000.000 

3. Đầu tư dài hạn khác 258   50.000.000.000 

V- Tài sản dài hạn khác 260  1.267.506.919 - 

2. Tài sản thuế thu nhập hoYn lại 262 5.9 1.267.506.919 - 

Tổng cộng tài sản 270  246.435.080.785 273.058.982.515 
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Bảng cân đối kế toán  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2008 (tiếp) 

     Đơn vị tính : VNĐ 
 

nguồn vốn 
Mã 
số 

Thuyết 
minh 31/12/2008 31/12/2007 

A- Nợ phải trả 300  116.464.961.664 145.824.637.822 

I- Nợ ngắn hạn 310  49.589.120.566 36.222.651.191 

1. Vay và nợ ngắn hạn 311 5.10 26.485.124.800 17.647.546.256 

2. Phải trả người bán 312  10.911.388.960 4.691.539.073 

3. Người mua trả tiền trước 313  18.742.500 786.375.762 

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 5.11 3.125.804.002 1.475.048.389 

5. Phải trả người lao động 315  2.991.945.819 7.859.082.938 

6. Chi phí phải trả 316  413.986.322 785.783.846 

9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 5.12 5.642.178.163 2.977.274.927 

II- Nợ dài hạn 330  66.875.841.098 109.601.986.631 

4. Vay và nợ dài hạn 334 5.13 66.762.052.500 109.418.721.776 

5. Thuế thu nhập hoYn lại phải trả 335 5.14 40.185.348 90.504.405 

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336  73.603.250 92.760.450 

B- Vốn chủ sở hữu 400 5.15 129.970.119.121 127.234.344.693 

I- Vốn chủ sở hữu 410  126.593.600.621 126.034.520.208 

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411  40.740520.000 40.740520.000 

2. Thặng dư vốn cổ phần 412  67.421.720.000 67.421.720.000 

4. Cổ phiếu quỹ 414  (685.057.621) (10.200.000) 

8. Quỹ dự phòng tài chính 418  1.609.784.918 691.529.033 

9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419  10.200.000 10.200.000 

10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420  17.496.433.324 17.180.751.175 

II- Nguồn kinh phí và quỹ khác 430  3.376.518.500 1.199.824.485 

1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431  3.376.518.500 1.199.824.485 

2. Nguồn kinh phí 432  - - 

3. Nguồn kinh phí đY hình thành TSCĐ 433  - - 

tổng cộng nguồn vốn 440  246.435.080.785 273.058.982.515 
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Kết quả hoạt động kinh doanh 
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008 
 

Đơn vị tính : VNĐ 

Chỉ tiêu 
Mã số Thuyết 

minh 
Năm 2008 Năm 2007 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp 
dịch vụ 

01 6.1 130.829.088.029 87.621.219.487 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02  - - 

3. Doanh thu thuần về bán hàng và 
cung cấp dịch vụ 

10  130.829.088.029 87.621.219.487 

4. Giá vốn hàng bán 11 6.2 108.856.765.162 66.955.157.074 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung 
cấp dịch vụ 

20  21.972.322.867 20.666.062.413 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 6.3 4.092.286.988 1.716.482.091 

7. Chi phí tài chính 22 6.4 11.083.409.172 4.523.219.921 

- Trong đó: Chi phí lai vay 23  5.835.019.082 4.367.879.061 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25  8.530.830.411 7.161.014.807 

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 
doanh 

30  6.450.370.272 10.698.309.776 

11. Thu nhập khác 31  18.017.725.582 11.651.309.755 

12. Chi phí khác 32  7.932.903.403 636.691.979 

13. Lợi nhuận khác 40 6.5 10.084.822.179 11.014.617.776 

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50  16.535.192.451 21.712.927.552 

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 6.6 5.947.679.862 2.949.305.453 

16. Chi phí thuế TNDN hoàn lại 52 6.7 (1.317.825.976) 90.504.405 

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 
nghiệp 

60  11.905.338.565 18.673.117.694 

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70  2.922 4.583 
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Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp trực tiếp) 
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007 

 
Đơn vị tính: VND 

CHỈ TIÊU Mã 
số 

Năm 2008 Năm 2007 

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh    

1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01 152.765.357.699 112.467.281.588 

2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02 (69.181.220.224) (52.187.914.808) 

3. Tiền chi trả cho người lao động 03 (37.843.203.972) (30.330.865.202) 

4. Tiền chi trả lãi vay 04 (5.926.808.792) (1.231.883.396) 

5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 (5.082.003.749) (1.911.596.616) 

6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 16.291.632.377 13.719.532.814 

7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 07 (15.536.924.450) (20.359.436.497) 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 35.486.828.889 20.165.117.883

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư    

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21 (79.593.354.630) (155.631.591.247) 

2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài 

sản dài hạn khác 

22 

8.145.000.000 11.650.000.000 

3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23  (131.500.000.000) 

4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 50.000.000.000 82.000.000.000 

5. Tiền chi đầu tư vốn góp vào đơn vị khác 25  (250.000.000) 

7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 3.582.549.080 433.583.883 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (17.865.805.550) (193.298.007.364) 

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính    

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ 
sở hữu 

31 

 96.491.820.000 

2. Tiền chi trả vốn góp. Mua lại cổ phiếu của DN 32 (674.857.621)  

3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 1.983.468.000 140.270.610.113 

4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (43.544.324.568) (29.250.266.840) 

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (5.119.590.800) (1.899.997.500) 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (47.355.304.989) 205.612.165.773 

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50 (29.734.281.650) 32.479.276.292 

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 38.242.170.400 5.854.969.475 

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ  (323.854.380) (92.075.367) 

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70 8.184.034.370 38.242.170.400 
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V-Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán 

Kiểm toán độc lập 

Đơn vị kiểm toán độc lập : 

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) 
Địa chỉ : số 9, lô 1A, đường Trung Yên 1, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 
Tel   : 04.378.32991 
Fax  : 04.378.32990 
Email  : ifc@ifcvietnam.com.vn 
Website : www.ifcvietnam.com.vn 

ý kiến kiểm toán độc lập : 
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế sau khi tiến hành 

kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 
12 năm 2008 được soạn lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Hệ thống Kế 
toán Việt Nam có ý kiến như sau : 
 

� Chúng tôi đY thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực kế toán Việt 
Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải lập kế hoạch và thực hiện 
công việc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng các Báo cáo tài 
chính không có các sai sót trọng yếu. Công việc kiểm toán bao gồm việc kiểm 
tra, trên cơ sở chọn mẫu, các bằng chứng xác minh cho các số liệu và các 
thuyết minh trên báo cáo tài chính. Chúng tôi cũng đồng thời tiến hành đánh 
giá  các nguyên tắc kế toán được áp dụng và những ước tính quan trọng của 
Ban Giám đốc cũng như đánh giá về việc trình bày các thông tin trên Báo cáo 
tài chính. Chúng tôi tin tưởng rằng công việc kiểm toán đY cung cấp những cơ 
sở hợp lý cho ý kiến của chúng tôi. 

� Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đY phản ánh trung thực 
và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ 
phần Hợp tác Lao động với nước ngoài tại ngày 31/12/2008 cũng như kết quả 
hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết 
thúc ngày 31/12/2008, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống 
Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. 
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VI - Tổ chức và nhân sự 

 Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài được tổ chức và hoạt động 
theo Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH đY được Quốc hội nước Cộng hòa XY hội 
Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, Điều lệ Tổ chức và 
Hoạt động của Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Bộ máy tổ chức 
của Công ty bao gồm:  

Đại hội đồng cổ đông  

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty gồm tất cả các cổ 
đông có quyền biểu quyết, họp ít nhất mỗi năm một lần. ĐHĐCĐ quyết định những 
vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty định. ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo tài 
chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, bầu miễn 
nhiệm, bYi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Cty…  

Hội đồng quản trị  

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để 
quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền 
của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị của Công ty có 07 thành viên, trong đó 
có 02 thành viên là người không tham gia điều hành trực tiếp (của Tổng Công ty 
Hàng hải Việt Nam - đại diện quản lý phần vốn Nhà nước của Tổng Công ty. Nhiệm 
kỳ tối đa của từng thành viên là 05 năm, các thành viên HĐQT có thể được bầu lại. 
Chủ tịch Hội đồng quản trị do HĐQT bầu ra.  

Ban kiểm soát  

Ban kiểm soát là cơ quan có chức năng hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và 
Ban giám đốc, Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra và thay mặt ĐHĐCĐ giám sát mọi 
mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, báo cáo trực tiếp ĐHĐCĐ. Ban 
kiểm soát của Công ty có 03 thành viên.  

Ban Giám đốc  

Ban Giám đốc của Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài  gồm có 04 
thành viên, trong đó có Giám đốc và 03 Phó giám đốc. Giám đốc là người điều hành 
và chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo 
Nghị quyết của ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT, Điều lệ Công ty. Giám đốc là 
người đại diện theo pháp luật của Công ty.  
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Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát  

Hội đồng quản trị công ty  gồm 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập 
không điều hành : 

� Ông Lê Trung Hà   :  Chủ tịch Hội đồng quản trị  
� Ông Phạm Sĩ Tú  :  Phó chủ tịch Hội đồng quản trị 
� Ông Đỗ Hồng Phấn :  Uỷ viên Hội đồng quản trị 
� Ông Hoàng Linh Sơn :  Uỷ viên Hội đồng quản trị 
� Ông Vũ Ngọc Sinh  :  Uỷ viên Hội đồng quản trị 
� Ông Nguyễn Văn Thao :  Uỷ viên Hội đồng quản trị 
� Ông Mai Thanh Bình :  Uỷ viên Hội đồng quản trị 

đại hội đồng cổ đông 

Hội đồng quản trị 

Ban kiểm soát 

Ban giám đốc 

Phòng 
tổ chức 

tiền lương 

 Phòng          
Tài chính       
kế toán 

Phòng          
Kinh doanh       
đối ngoại 

Phòng  
kỹ thuật     
vật tư 

Chi nhánh         
tp. hồ chí minh 

Chi nhánh        
TP. hà nội 

Trung tâm 
thuyền viên 

đội tàu vận tải và huấn luyện thuyền viên 
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Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Hội đồng quản trị 

� Ông Lê Trung Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị   

- Chức vụ hiện tại  : Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Giám đốc công ty Inlaco Hải Phòng 

- Giới tính   : nam 
- Ngày sinh  : 03/10/1961 
- Quốc tịch   : Việt Nam 
- Dân tộc   : Kinh 
- Địa chỉ thường trú : 6/84 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng 
- Trình độ văn hoá : 10/10 
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Khai thác máy tàu biển 
     Kỹ sư kinh tế vận tải biển (tại chức) 
     Cao cấp chính trị (tại chức) 
- Quá trình công tác : 

◊ Công tác tại công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài từ năm 1992 
đến nay. 

◊ Từ 1994 – 2001 : trưởng phòng Kỹ thuật – Vật tư công ty 
◊ Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước 

ngoàikhoá 1 ( 1999 – 2001), khoá 2 ( 2002-2004) và là Chủ tịch Hội đồng 
quản trị công ty khoá 3 (2005-2009). 

◊ Phó giám đốc Công ty  cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài từ năm 2001 
và là Giám đốc công ty từ  năm 2002 đến nay. 

- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu   : 605.422 cổ phần 
    Trong đó :  - Cổ phần cá nhân    :   99.172 cổ phần 
   - Cổ phần đại diện Nhà nước  : 506.250 cổ phần  
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty    : không 
- Người có liên quan    : Anh trai Lê Hải Bình nắm giữ 7.356 cổ phần. 

� Ông Phạm Sĩ Tú – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị  

- Chức vụ hiện tại  : Phó chủ tịch Hội đồng quản trị 
Phó Giám đốc công ty Inlaco Hải Phòng 

- Giới tính   : nam 
- Ngày sinh  : 08/08/1957 
- Quốc tịch   : Việt Nam 
- Dân tộc   : Kinh 
- Địa chỉ thường trú : 9/2 đường Chè Hương, quận Hải An, Hải Phòng 
- Trình độ văn hoá : 10/10 
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Kinh tế vận tải biển 

Cử nhân chính trị (tại chức) 
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- Quá trình công tác : 
◊ Công tác tại công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài từ năm 1994 

đến nay. 
◊ Phó chủ tịch  Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước 

ngoài khoá 1 ( 1999 – 2001), khoá 2 ( 2002-2004) và khoá 3 (2005-2009). 
◊ Kế toán trưởng Công ty  cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài từ năm 

1994 đến năm 2002 và là Phó giám đốc công ty từ  năm 2002 đến nay. 
- Số cổ phần nắm giữ     : 16.400 cổ phần  
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty   : không 
- Người có liên quan sở hữu cổ phần công ty  : không 

� Ông Đỗ Hồng Phấn – Thành viên Hội đồng quản trị 

- Chức vụ hiện nay : Uỷ viên Hội đồng quản trị công ty  
  Uỷ viên HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt Nam 
  Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam 

- Giới tính   :  nam 
- Ngày sinh  : 10/08/1947 
- Quốc tịch   : Việt Nam 
- Dân tộc   : Kinh 
- Địa chỉ thường trú : 200a Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 
- Trình độ văn hoá : 10/10 
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Máy tàu biển 

Cử nhân chính trị (tại chức) 
- Quá trình công tác : 

◊ Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài 
khoá 1 ( 1999 – 2001), khoá 2 ( 2002-2004) khoá 3 (2005-2009). 

◊ Hiện là uỷ viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam , Phó 
Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam 

- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu   : 508.960 cổ phần 
    Trong đó :  - Cổ phần cá nhân    :     2.710 cổ phần 

  - Cổ phần đại diện Nhà nước  : 506.250 cổ phần  
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty    : không 
- Người có liên quan  : Vợ : Hoàng Thị Kim Khanh  nắm giữ 23.287 cổ phần. 

� Ông Hoàng Linh Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị 

- Chức vụ hiện tại  : Uỷ viên Hội đồng quản trị công ty 
Phó Giám đốc công ty 

- Giới tính   : nam 
- Ngày sinh  : 10/02/1969 
- Quốc tịch   : Việt Nam 
- Dân tộc   : Kinh 
- Địa chỉ thường trú : 6/297 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng 
- Trình độ văn hoá : 10/10 
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- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Điều khiển tàu biển 
     Cử nhân Quản trị kinh doanh (tại chức) 
     Thạc sĩ Quản lý tàu biển - Đại học Hàng hải 

Quốc tế tại Thuỵ Điển 

- Quá trình công tác : 

◊ Công tác tại công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài từ năm 1994 
đến nay. 

◊ Từ 1994 – 1995 : Chuyên viên phòng Khai thác - Đại lý công ty 
◊ Từ 1995 – 2004 : Trưởng phòng Kinh doanh Đối ngoại công ty. 
◊ Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài 

khoá 1 ( 1999 – 2001), khoá 2 ( 2002-2004) khoá 3 (2005-2009). 
◊ Phó giám đốc Công ty  cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài từ tháng 2 

năm 2005 đến nay. 
- Số cổ phần nắm giữ     : 71.700 cổ phần  
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty   : không 
- Người có liên quan sở hữu cổ phần công ty  : không 

� Ông Vũ Ngọc Sinh  - Thành viên Hội đồng quản trị 

- Chức vụ hiện tại  : Uỷ viên Hội đồng quản trị công ty 
Giám đốc Cty TNHH Mê Linh 

- Giới tính   : nam 
- Ngày sinh  : 30/09/1967 
- Quốc tịch   : Việt Nam 
- Dân tộc   : Kinh 
- Địa chỉ thường trú : số 295A Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng 
- Trình độ văn hoá : 10/10 
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Điều khiển tàu biển 
     Cao cấp chính trị (tại chức) 
- Quá trình công tác : 

◊ Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài 
khoá 1 ( 1999 – 2001), khoá 2 ( 2002-2004) khoá 3 (2005-2009). 

- Số cổ phần nắm giữ     : 43.670 cổ phần  
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty   : không 
- Người có liên quan sở hữu cổ phần công ty  : không 
 
 

� Ông Nguyễn Văn Thao – Thành viên Hội đồng quản trị 

- Chức vụ hiện tại  : Uỷ viên Hội đồng quản trị công ty 
Giám đốc Chi nhánh công ty tại Hà Nội 

- Giới tính   : nam 
- Ngày sinh  : 10/08/1956 
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- Quốc tịch   : Việt Nam 
- Dân tộc   : Kinh 
- Địa chỉ thường trú : Tầng 2 số 29B Nguyễn Siêu, Ba Đình, Hà Nội 
- Trình độ văn hoá : 10/10 
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Điện  
- Quá trình công tác : 

◊ Công tác tại công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài từ năm 1994 
đến nay. 

◊ Từ 1994 – 1999 : Phó giám đốc chi nhánh công ty tại Hà Nội 
◊ Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài 

khoá 1 ( 1999 – 2001), khoá 2 ( 2002-2004) khoá 3 (2005-2009). 
◊ Giám đốc Chi nhánh công ty tại Hà Nội từ năm 1999 đến nay. 

- Số cổ phần nắm giữ     : 44.935 cổ phần  
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty   : không 
- Người có liên quan sở hữu cổ phần công ty  : không 

� Ông Mai Thanh Bình - Thành viên Hội đồng quản trị 

- Chức vụ hiện tại  : Uỷ viên Hội đồng quản trị công ty 
Giám đốc Chi nhánh công ty tại TP.HỒ Chí Minh 

- Giới tính   : nam 
- Ngày sinh  : 10/04/1955 
- Quốc tịch   : Việt Nam 
- Dân tộc   : Kinh 
- Địa chỉ thường trú : số 33 Trần Khắc Chân, quận 1, TP.HỒ Chí Minh 
- Trình độ văn hoá : 10/10 
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Kinh tế vận tải biển 
- Quá trình công tác : 

◊ Công tác tại công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài từ năm 1999 
đến nay. 

◊ Từ 1999 – đến nay : Giám đốc Chi nhánh công ty tại TP.HỒ Chí Minh 
◊ Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước  khoá 

3 (2005-2009). 
- Số cổ phần nắm giữ     : 26.205 cổ phần  
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty   : không 
- Người có liên quan sở hữu cổ phần công ty  : không 

 

Ban Kiểm soát công ty gồm 03 thành viên 

� Bà Lương Thu Hoài  :  Trưởng Ban kiểm soát  
� Ông Nguyễn Quốc Chiến  :  Thành viên Ban kiểm soát 
� Ông Phạm Hồng Hải  :  Thành viên Ban kiểm soát 
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Tóm tắt lý lịch thành viên Ban kiểm soát 

� Bà Lương Thu Hoài – Trưởng Ban kiểm soát 

- Chức vụ hiện nay :  Trưởng ban kiểm soát 
Chủ tịch Công đoàn công ty 
Phó phòng Tổ chức - Tiền lương công ty 

- Giới tính   : nữ 
- Ngày sinh  : 03/11/1959 
- Quốc tịch   : Việt Nam 
- Dân tộc   : Tày 
- Địa chỉ thường trú : số 33/5 Nguyễn TrYi, Ngô Quyền,  Hải Phòng 
- Trình độ văn hoá : 10/10 
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển 
- Quá trình công tác : 

◊ Công tác tại công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài từ năm 1993 
đến nay. 

◊ Từ 2 – 12/1993  : Kế toán  - Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài 
◊ Từ 1994 – 4/2007 : Phó phòng Tài chính - Kế toán  công ty. 
◊ Từ 4/2007 đến nay : Phó phòng Tổ chức Tiền lương 
◊ Từ 4/2004 là Uỷ viên Ban kiểm soát và là Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 

(2005-2009).  
- Số cổ phần nắm giữ     : 48.722 cổ phần  
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty   : không 
- Người có liên quan : Chồng : Nguyễn Phan Long nắm giữ 30 cổ phần. 

� Ông Nguyễn Quốc Chiến – Thành viên Ban kiểm soát 

- Chức vụ hiện tại  :  Uỷ viên Ban kiểm soát  
Phó phòng Tổ chức tiền lương 

- Giới tính   : nam 
- Ngày sinh  : 17/06/1967 
- Quốc tịch   : Việt Nam 
- Dân tộc   : Kinh 
- Địa chỉ thường trú : số 298 Hàng Kênh , Lê Chân, Hải Phòng 
- Trình độ văn hoá : 10/10 
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Điều khiển tàu biển 
- Quá trình công tác : 

◊ Từ 1993 – 1997  : Thuỷ thủ Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài 
◊ Từ 1997 – 1998 : Thuyền phó 3 -  công ty. 
◊ Từ 1998 – 2002 : Chuyên viên Phòng Tổ chức Tiền lương 
◊ Từ 2002 – 2005  : Phó phòng Tổ chức – Tiền lương 
◊ Từ 10/2005 đến nay : Uỷ viên Ban kiểm soát, Phó phòng Tổ chức Tiền lương 

- Số cổ phần nắm giữ     : 7.010 cổ phần  
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- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty   : không 
- Người có liên quan sở hữu cổ phần công ty  : không 

� Ông Phạm Hồng Hải – Thành viên Ban kiểm soát 

- Chức vụ hiện tại  : Phó phòng Khai thác - Đối ngoại 
Uỷ viên Ban kiểm soát công ty 

- Giới tính   : nam 
- Ngày sinh  : 26/02/1972 
- Quốc tịch   : Việt Nam 
- Dân tộc   : Kinh 
- Địa chỉ thường trú : số 13 Chu văn An, Ngô Quyền , Hải Phòng 
- Trình độ văn hoá : 10/10 
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Điều khiển tàu biển 
     Kỹ sư Quản trị kinh doanh, Cử nhân Ngoại ngũ 

- Quá trình công tác : 
◊ Công tác tại công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài từ năm 2000 

đến nay. 
◊ Từ 2000 - 2001  : Sĩ quan boong  – Công ty Inlaco Hải Phòng 
◊ Từ 2001 – 2005 : Chuyên viên Phòng Khai thác - Đối ngoại   
◊ Uỷ viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài 

khoá 3 (2005-2009). 
◊ Phó phòng Khai thác - Đối ngoại từ năm 2005 đến nay. 

- Số cổ phần nắm giữ     : 3.464 cổ phần  
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty   : không 
- Người có liên quan : Anh trai Phạm Quang Hưng nắm giữ 4.550 cổ phần 

Ban Giám đốc Công ty 

� Ông Lê Trung Hà   :  Giám đốc 
� Ông Phạm Sĩ Tú   : Phó Giám đốc 
� Ông Hoàng Linh Sơn  : Phó Giám đốc 
� Ông Nguyễn Văn Biên  : Phó Giám đốc 

Tóm tắt lý lịch thành viên Ban Giám đốc 

� Ông Lê Trung Hà - Giám đốc 
Lý lịch đY trình tại phần danh sách thành viên Hội đồng quản trị 

� Ông Phạm Sĩ Tú – Phó Giám đốc 
Lý lịch đY trình tại phần danh sách thành viên Hội đồng quản trị 

� Ông Hoàng Linh Sơn – Phó Giám đốc 
Lý lịch đY trình tại phần danh sách thành viên Hội đồng quản trị 
 
 



Công ty cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài 
 

Inlaco Haiphong                    Báo cáo thường niên năm 2008  29 

 

� Ông Nguyễn Văn Biên – Phó Giám đốc 

- Giới tính   : nam 
- Ngày sinh  : 24/10/1962 
- Quốc tịch   : Việt Nam 
- Dân tộc   : Kinh 
- Địa chỉ thường trú : 56/280 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng 
- Trình độ văn hoá : 10/10 
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Khai thác máy tàu biển 

Kỹ sư Kinh tế vận tải biển (tại chức) 

- Quá trình công tác : 

◊ Công tác tại công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài từ năm 1993 
đến nay. 

◊ Từ 1993 – 2002 : sĩ quan máy tàu biển  
◊ Từ 2003 – 2005 : Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư công ty 
◊ Phó giám đốc Công ty  cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài từ tháng 2 

năm 2005 đến nay. 
- Số cổ phần nắm giữ     : 7.010 cổ phần  
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty   : không 
- Người có liên quan sở hữu cổ phần công ty  : không 

Thay đổi Giám đốc điều hành trong năm : không 

Quyền lợi của Ban giám đốc : 

Ban Giám đốc công ty được hưởng tiền lương và thưởng theo quy chế quản lý và 
phân phối tiền lương tiền lương của công ty. 

Số lượng CBCNV và chính sách đối với người lao động : 

Tổng số lao động hiện nay thuộc diện công ty đang quản lý đến 31/12/2008 (bao 
gồm cả lao động ký hợp đồng dài hạn và ngắn hạn): 

Phân theo trình độ lao động Số lượng 
(người) 

Tỷ lệ (%) 

Trình độ trên đại học 04 0,87 

Trình độ đại học  144 31,30 

Trình độ cao đẳng 49 10,65% 

Trình độ trung cấp  158 34,35% 

Trình độ sơ cấp 105 22,83% 

Tổng cộng 460 100,00% 
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� Số lượng cán bộ công nhân viên văn phòng công ty (bao gồm cả các chi 
nhánh) : 35 người .  

Trong đó : 

� Trình độ thạc sĩ     : 04 người 
� Trình độ  kỹ sư, cử nhân    : 28 người 
� Trình độ cao đẳng     : 01 người  
� Trình độ trung sơ cấp      : 02 người. 

� Số lượng sĩ quan thuyền viên    : 425 người. 

 Trong đó :  ♦Phân loại theo trình độ 

� Trình độ kỹ sư     : 116 người 
� Trình độ cao đẳng              :   48 người  
� Trình độ trung cấp    :  158 người 
� Trình độ sơ cấp    : 103 người 

         ♦Phân loại theo chức danh  

� Sĩ quan quản lý  
 - Thuyền trưởng, đại phó   : 30 người 
 - Máy trưởng, máy 2   : 35 người 
� Sĩ quan vận hành 
 - Boong ( Thuyền phó 2, 3)  : 52 người 
 - Máy (Máy 3, 4), điện   : 54 người 
� Thuỷ thủ     : 68 người 
� Thợ máy, thợ điện    : 94 người 
� Thuỷ thủ trưởng    : 22 người 
� Thợ cả     : 28 người 
� Bếp, phục vụ     : 42 người 

Công ty đY thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người lao động theo các quy 
định về Pháp luật lao động như ký và thanh lý hợp đồng; thực hiện chế độ bảo hiểm 
xY hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn ….  

Công ty có tổ chức Đảng và tổ chức Công đoàn , trong các năm liên tục Tổ chức 
Đảng công ty được công nhận là “trong sạch vững mạnh”; Công đoàn công ty được 
Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tặng cờ “Công đoàn cơ sở vững mạnh 
xuất sắc”  liên tục trong các năm. 

Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Ban Giám đốc, Kế toán 
trưởng  : không có thay đổi nào không bộ máy quản lý và điều hành công ty.  

VII - Thông tin cổ đông và quản trị công ty 

Khả năng về việc thực hiện trách nhiệm của HĐQT 

Hội đồng quản trị đY thực hiện mẫn cán vai trò do cổ đông giao phó, trong năm 2008  
HĐQT đY tiến hành họp thường kỳ mỗi quý một lần  và họp đột xuất để xem xét 
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đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của quý trước và định hướng hành động cho 
quý tiếp theo cũng như giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất trong quý nhằm thực 
hiện từng bước kế hoạch sản xuất kinh doanh  - đầu tư  trong năm mà Đại hội đồng 
cổ đông đY giao phó. 

Quyền lợi của thành viên HĐQT & BKS :  

 Hội đồng quản trị là cơ quan đại diện cho cổ đông để trực tiếp quản lý công ty, do 
đó quyền lợi của HĐQT cũng gắn liền với quyền lợi của cổ đông và các thành viên 
HĐQT và BKS được hưởng thù lao đY được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, với 
mức 0,5% doanh thu thực hiện.  

Cụ thể như sau : 

 Doanh thu thực hiện năm 2008    :  130.829.088.029đ 
 Thù lao HĐQT & BKS  theo định mức (0,5%) :              654.145.440đ 
 Số thù lao HĐQT &BKS đY trả thực tế  :              616.104.000đ 

Như vậy với số lượng thành viên HĐQT và BKS  là 10 người, số thù lao trả bình 
quân một người trong năm 2008 là 5.134.200đ/ 1 tháng. 

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông 

a.Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông ( ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2009) 

Tổng số cổ đông : 931 cổ đông nắm giữ 4.052.732 cổ phiếu phổ thông do công ty 
phát hành (đY loại trừ 21.320 cổ phiếu quỹ). Trong đó : 

TT Cơ cấu cổ đông Số lượng Số cổ phần Tỷ lệ 

I 

1 
 
2 
 

II 

1 
2 

Cổ đông trong nước 

Cá nhân 
Trong đó : CBNV công ty 
Tổ chức 
Trong đó : Vinalines 

Cổ đông nước ngoài 

Cá nhân 
Tổ chức 

905 

884 
71 
21 
 

26 

25 
1 

3.960.842 

2.871.190 
738.146 
1.89.652 
1.012.500 

91.890 

26.890 
65.000 

97,73% 

70,85% 
18,21% 
26,89% 
24,98% 

2,27% 

0,66% 
1,60% 

Tổng cộng 931 4.052.732 100,00% 

 

Số lượng cổ đông sở hữu từ 1% vốn cổ phần có quyền biểu quyết của công ty : 

 Gồm 14 cổ đông nắm giữ 1.833.972 cổ phần chiếm  45,25% tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết của công ty : 
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Cổ đông Số lượng Số cổ phần sở hữu  Tỷ lệ 

Cá nhân trong nước 12 756.472 18,67% 

Tổ chức trong nước 1 1.012.500 24,98% 

Tổ chức nước ngoài 1 65.000 1,60% 

Cộng 14 1.833.972 45,25% 

Cổ đông lớn sở hữu từ 1% vốn cổ phần có quyền biểu quyết của công ty :  

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Vinalines : sở hữu 1.012.500 cổ phần chiếm tỷ 
lệ 24,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty : 

Địa chỉ : số 1 Đào Duy Anh - Đống Đa – Hà Nội 
Ngành nghề hoạt động : 

� Kinh doanh vận tải đường biển, đường sông, đường bộ, đa phương thức; vận 
tải hành khách bằng ô tô; 

� Dịch vụ lai dắt tàu sông, tàu biển và các hoạt động phụ trợ cho vận tải; 
� Xuất nhập khẩu phương tiện , thiết bị, nguyên, nhiên, vật liệu chuyên ngành 

hành hải;  
� Cung ứng lao động hàng hải cho các tổ chức trong và ngoài nước; 
� Sản xuất, mua bán, cho thuê phương tiện và thiết bị vận tải, bốc xếp chuyên 

ngành; phá dỡ phương tiện vận tải, bốc xếp cũ; 
� Xây dựng, lắp đặt trang thiết bị và hoàn thiện các công trình chuyên ngành; 
� Tổ chức nạo vét lòng sông, lòng hồ theo hợp đồng; 
� Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí; cho thuê 

nhà phục vụ các mục đích kinh doanh; 
� Địa lý giao nhận, bán buôn, bán lẻ hàng hoá, chất đốt, kinh doanh cửa hàng 

miễn thuế; cung ứng tàu biển; 
� Kinh doanh kho ngoại quan; thông tin chuyên ngành; gia công chế biến hàng 

xuất khẩu.  
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Biểu đồ cơ cấu cổ đông theo sở hữu cổ phần

18.21%

26.89%

0.66%1.60%

52.63%

Cá nhân ngoài công ty

CBCBN công ty

Tổ chức trong nước

Tổ chức nước ngoài

Cá nhân nước ngoài
 

Cổ đông là thành viên HĐQT,BKS,BGĐ và Kế toán trưởng công ty :  

12 người sở hữu và đại diện sở hữu 1.413.566 cổ phần, chiếm 34,88% tổng số cổ 
phần có quyền biểu quyết của công (Chi tiết theo bảng kê). 
 

Cổ đông Số lượng 
Số cổ phần sở hữu 
và đại diện sở hữu Tỷ lệ 

Hội đồng quản trị 7 1.317.292 32,50% 

Ban kiểm soát 3 59.196 1,46% 

Ban Giám đốc (*) 1 35.178 0,87% 

Kế toán trưởng 1 1.900 0,05% 

Cộng 12 1.413.566 34,88% 

(*) Chỉ tính số lượng cổ phần của 1 thành viên Ban Giám đốc, vì 3 thành viên    
Ban Giám đốc còn lại đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị công ty. 

Cổ đông là người nước ngoài :  
23 cổ đông người , trong đó có 01 là tổ chức nắm giữ 87.090  cổ phần chiếm tỷ trọng 
2,14% vốn điều lệ công ty. 
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Trên đây là tóm tắt một số nội dung của Bản báo cáo thường niên năm 2008, Công 
ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài (INLACO HAIPHONG) xin gửi đến các 
Quý  Cơ quan và các nhà đầu tư. 

Trân trọng kính chào.  
               Hải Phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2009 

  Công ty INLACO HAIPHONG 
 TM Hội đồng Quản trị 

                 Phó chủ tịch 
 
 

                  Phạm  Sĩ  Tú 
 



 

 

 


